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nước đánh giá hoạt động bất hợp pháp vào 

tài khoản quốc gia. Tuy vậy, cũng có một số 

trường hợp ngoại lệ. Các hoạt động phi pháp 

sau đây có thể rất quan trọng ở một số nước 

và như vậy phải tính vào GDP: sản xuất và 

buôn bán ma tuý, hoạt động mại dâm, buôn 

bán ô tô ăn cắp, sản xuất, buôn bán hàng 

giả, băng video, băng ghi âm và phần mềm 

máy tính sao chép lậu.  

20. Những phương pháp ước lượng giá 

trị tăng thêm của hoạt động phi pháp phụ 

thuộc vào bản chất của chúng và nguồn 

thông tin có được. Các phương pháp dưới 

đây là những thí dụ được sử dụng ở các nước 

châu Âu để đo lường giá trị tăng thêm đối với 

2 loại hoạt động tương đối quan trọng: ma 

tuý và mại dâm. 

* Đối với sản xuất và buôn bán ma tuý, 

phương pháp thường dùng là ước lượng tiêu 

dùng hàng năm của từng loại một. Ước tính 

lượng tiêu thụ dựa vào thông tin về khối 

lượng mà cơ quan chức năng bắt giữ (nhân 

với một tỷ lệ thu giữ đã tính) hay dựa trên số 

lượng người sử dụng và tiêu thụ bình quân 

trên một người. Thông tin về giá khác nhau 

trong giai đoạn sản xuất với giai đoạn phân 

phối đựơc khai thác từ ghi chép của công an 

hay từ các tổ chức tình nguyện tiếp xúc với 

những người sử dụng ma tuý. 

* Đối với nghề mãi dâm, cách tiếp cận 

chuẩn là ước lượng tổng số người làm nghề 

mãi dâm, được phân theo giới tính và loại 

hình phục vụ, ước tính số lượng khách hàng 

theo từng người hoạt động mãi dâm, sau đó 

đưa ra lượng khách hàng và nhân với giá 

trung bình của từng loại dịch vụ để có được 

giá trị sản xuất. Chi phí trung gian - thuê 

nhà, điện, giặt là quần áo,v.v… chúng 

thường chiếm một tỷ lệ thấp, cố định trong 

giá trị sản xuất. 

(Còn nữa) 

Trần Mạnh Hùng 

Dịch từ: “Methods of ensuring that GDP 

estimates are comprehensive” 

Điều tra sản lượng thuỷ sản  ở  Philipin 

                                                                     
Romeo S. Recide 

                                                            Vụ TK nông nghiệp - Bộ nông nghiệp Philippin 

Sản lượng thuỷ sản của Philippin được 

ước lượng trên cơ sở các cuộc điều tra chọn 

mẫu xác suất, điều tra chọn mẫu phi xác 

suất và các nguồn số liệu khác. Điều tra sản 

lượng thuỷ sản ở Philippin được thực hiện với 

các loại thuyền trên 3 tấn tại các trạm thu 

mua thuỷ sản, theo các loại sau. 

1. Điều tra chọn mẫu xác suất 

Thiết kế mẫu: Dàn mẫu điều tra thuỷ 

sản hàng hoá gồm danh sách các trạm thu 

mua thuỷ sản theo tỉnh. Danh sách các trạm 

thu mua thuỷ sản của 54 tỉnh được thu thập 

trong tháng 9 năm 2000. Sử dụng mẫu ngẫu 

nhiên phân tổ, các trạm thu mua thuỷ sản là 

các đơn vị của tổ thứ nhất và các thuyền 

đánh cá là các đơn vị của tổ thứ hai. Các 

trạm thu mua thuỷ sản được chia thành 3 

loại trên cơ sở sản lượng thuỷ sản đánh bắt: 

Cố định: Trạm thu mua thuỷ sản lớn 

nhất của tỉnh 
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Tổ thứ nhất: Các trạm thu mua thuỷ 

sản lớn 

Tổ thứ hai: Tất cả các trạm thu mua 

thuỷ sản khác. 

Mẫu ngẫu nhiên đơn giản được sử dụng 

để lựa chọn các trạm thu mua thuỷ sản của 

tổ thứ nhất và tổ thứ hai. Đồng thời trạm thu 

mua có khối lượng thuỷ sản thu mua lớn 

nhất hoặc trạm thu mua thuỷ sản có khối 

lượng thu mua thuỷ sản lớn nhất của một tổ 

cụ thể được mặc định đưa vào mẫu. 

Quy mô mẫu: Do  khó khăn về kinh phí  

nên điều tra thuỷ sản thường thực hiện ở các 

tỉnh có sản lượng đánh bắt thuỷ sản cao 

nhất. Từ tháng 4-12/2002, có 35 trạm thu 

mua thuỷ sản ở 7 tỉnh có sản lượng đánh bắt 

cá cao nhất được chọn mẫu. Vào tháng 

10/2003, toàn bộ 54 tỉnh được điều tra theo 

mẫu xác suất với quy mô mẫu là 154 trạm  

thu mua thuỷ sản. 

Tần suất: Số liệu thuỷ sản chủ yếu 

được thu thập hàng ngày khác tại các trạm 

thu mua thuỷ sản thuộc mẫu điều tra. 

Thu thập số liệu: Dưới Vụ thống kê 

Nông nghiệp có Trung tâm thống kê nông 

nghiệp tỉnh. Chức năng chính của Trung tâm 

thống kê tỉnh là thu thập, xử lý, biên soạn và 

công bố số liệu về nông nghiệp và thuỷ sản. 

Để thu thập số liệu với phạm vi lớn, điều tra 

viên thu thập số liệu được thuê trên cơ sở 

hợp đồng. Trong các cuộc điều tra thuỷ sản, 

một trong số những yêu cầu đặt ra đối với 

điều tra viên là phải cư trú trên cùng địa bàn 

điều tra để đảm bảo là điều tra viên quen 

biết các hoạt động thuỷ sản ở địa bàn và dễ 

dàng tiếp cận với người trả lời. 

Số liệu về sản lượng thuỷ sản đánh bắt, 

giá một cân thuỷ sản và các thông tin liên 

quan khác được thu thập bằng phỏng vấn 

thực tế người lao động, thuyền trưởng và ngư 

dân của thuyền thuộc mẫu điều tra thông 

qua phiếu điều tra của Cơ quan trung ương. 

Điều tra viên thu thập thông tin điều 

tra trước và sau cao điểm dỡ cá, tại trạm 

thu mua thuỷ sản trong vòng 2-4 tiếng 

trong thời gian cao điểm. Cán bộ thống kê 

địa bàn giám sát việc phỏng vấn của điều 

tra viên. Điều tra viên thu thập số liệu theo 

hợp đồng được trả công 1600 Peso/tháng 

(1 peso =292,7 đồng VN), tỷ giá 7/6/2004 

Asian Time. 

Xử lý số liệu: Trước đây, việc xử lý số 

liệu được thực hiện thủ công do nhân viên xử 

lý số liệu hợp đồng thực hiện tại Cục thống 

kê trung ương. Do xử lý thủ công nên đã tạo 

ra khối lượng khổng lồ trong việc hiệu chỉnh 

và mã hoá tài liệu. Từ năm 1994, số liệu 

được xử lý bằng máy tính và được phân cấp 

xử lý tại các Trung tâm xử lý của tỉnh. Hệ 

thống xử lý số liệu cho tất cả các cuộc điều 

tra do Cục thống kê trung ương chuẩn bị. 

Trước đây, thực hiện xử lý số liệu phân cấp, 

việc đào tạo sử dụng hệ thống được các 

nhân viên xử lý số liệu tỉnh hoặc nhân viên 

xử lý số liệu tại các trung tâm thuỷ sản của 

tỉnh thực hiện. Sau khi số liệu được đưa vào 

trung tâm xử lý, các bảng số liệu tổng hợp 

theo tỉnh được chuyển đến các Trung tâm xử 

lý theo khu vực, ở đây các bảng số liệu được 

tổng hợp theo khu vực.  

Kết quả số liệu tổng hợp được sao lưu 

gửi đến Cục thống kê trung ương để phân 

loại thống kê chi tiết như sản lượng thuỷ sản 

đánh bắt theo thiết bị, theo diện tích đánh 

bắt, và theo các loại thuỷ sản. Nhân viên 

thống kê nông nghiệp khu vực gửi các kết 

quả tổng hợp đến Cơ quan thống kê trung 

ương trước khi số liệu tổng hợp gửi đến Tạp 
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chí Nghiên cứu số liệu quốc gia định kỳ xuất 

bản hàng quý.  

2.  Điều tra mẫu phi xác suất 

Các cuộc điều tra mẫu phi xác suất 

được thực hiện trong trường hợp khó khăn về 

kinh phí hoặc do thông báo kinh phí chậm. 

Hàng quý, các nhân viên thống kê đến các 

trạm thu mua thuỷ sản thuộc mẫu điều tra. 

Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 

2002, quy mô mẫu cho các cuộc điều tra 

chọn mẫu phi xác suất là 103 trạm thu mua 

thuỷ sản. 

Hoạt động phỏng vấn những người 

cung cấp thông tin chủ yếu như người lao 

động trên thuyền, ngư dân hoặc người mua 

bán thuỷ sản được thực hiện tại các trạm thu 

mua. Số liệu về sản lượng và giá cả theo các 

loại thuỷ sản sử dụng phiếu điều tra riêng. 

3. Các nguồn số liệu khác 

Các cảng cá do Cơ quan phát triển thuỷ 

sản Philippin, các tổ chức chính  quyền địa 

phương, và các Trung tâm thuỷ sản quản lý 

và theo dõi hàng tháng. 

Nhân viên thực địa của Phòng thống 

kê nông nghiệp thu thập thông tin về số 

lượng thuỷ sản xuống thuyền và giá thuỷ 

sản tại 42 Trung tâm thuỷ sản được quản lý 

riêng và 14 trung tâm khác do Cơ quan 

phát triển thuỷ sản Philippin và các tổ chức 

chính  quyền địa phương và quản, sử dụng 

phiếu điều tra riêng do Cơ quan thống kê 

trung ương  thiết kế. 

4.  ước lượng sản lượng thuỷ sản 

4.1. Trạm thu mua thuỷ sản nội địa 

- Khối lượng thuỷ sản tại trạm thu mua 

trong 1 ngày  
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Trong đó: 

LDCŶ  - Khối lượng thuỷ sản tại trạm thu 

mua trong 1 ngày 

biŶ  -  Khối lượng thuỷ sản của một 

thuyền chọn mẫu tại trạm thu mua 

 B  - Tổng số thuyền  tại trạm thu mua  

 b -  Số thuyền được điều tra. 

- Khối lượng thuỷ sản đánh bắt cho tất 

cả các ngày điều tra trong tháng  
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Trong đó: 

LCMŶ  -  Khối lượng thuỷ sản tại trạm thu 

mua trong 1 tháng 

LCDiŶ  -  Khối lượng thuỷ sản của một 

trạm thu mua cá trong 1 ngày 

 D - Tổng số ngày trong 1 tháng 

 b -  Số  ngày điều tra trong tháng. 

4.2. ước tính sản lượng thuỷ sản hàng 

hoá của một tổ  

n

N
YŶ

n

1i
LCMist  



  

Trong đó: 

stŶ  - ước tính khối lượng thuỷ sản của 

một tổ 

LCMiY  - ước tính khối lượng thuỷ sản của 

các trạm thu mua trong 1 tháng 

N - Tổng số trạm thu mua thuỷ sản 

trong một tổ 

n  -  Số các trạm thu mua thuỷ sản chọn 

mẫu của một tổ. 



 
Trang 32 - Thông tin Khoa học Thống kê số 4/2004 

4.3. ước tính sản lượng thuỷ sản của tỉnh 

-  Điều tra mẫu xác suất: 

         



3

1i
stis YŶ  

Trong đó: 

sŶ   -  ước lượng sản lượng thuỷ sản của 

tỉnh từ điều tra mẫu xác suất 

stiY  -  ước lượng sản lượng thuỷ sản tổ 

thứ i 

- Nguồn số liệu khác: 

oŶ - ước lượng sản lượng thuỷ sản từ 

các nguồn báo cáo khác. 

- ước tính sản lượng thuỷ sản của tỉnh 

theo tháng 

+ Các tỉnh điều tra mẫu xác suất 

osp ŶŶŶ   

Trong đó: 

pŶ  - ước tính sản lượng thuỷ sản hàng 

tháng của tỉnh 

sŶ  - ước tỉnh sản lượng thuỷ sản của 

tỉnh từ điều tra mẫu xác suất 

oŶ -  ước tính sản lượng thuỷ sản từ các 

nguồn khác. 

+  Các tỉnh điều tra mẫu phi xác suất 

  )prev(pPi Ŷ1Ŷ   

Trong đó: 

piŶ -  ước lượng sản lượng thuỷ sản  

của tỉnh 

  - Thay đổi theo phần trăm 

)prev(pŶ  -  Sản lượng thuỷ sản năm 

trước 

Nguyễn Thái Hà 

Nguồn: Tài liệu đào tạo thống kê nông 

nghiệp GSO- FAO, 5-7/5 /2004 tại Việt Nam 

(Data system for fisheries in the Philippines) 

kết quả nghiệm thu một số 

đề tài khoa học năm 2002-2003 

+ Ngày 25 tháng 02 năm 2004, Hội 

đồng nghiệm thu của Tổng cục Thống kê 

đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài cấp 

tổng cục “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ 

liệu cập nhật doanh nghiệp phục vụ công 

tác quản lý và công tác thống kê” do TS. Lê 

Mạnh Hùng, Tổng cục Trưởng Tổng cục 

Thống kê làm chủ nhiệm đề tài. Kết quả đề 

tài đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ 

liệu cập nhật doanh nghiệp và trao đổi 

thông tin giữa Tổng cục Thống kê với Bộ Kế 

hoạch đầu tư và Tổng cục Thuế, nhằm 

phục vụ công tác quản lý và công tác thống 

kê. Dựa trên ý kiến phản biện của các 

thành viên trong Hội đồng và một số khách 

mời, Hội đồng nghiệm thu đánh giá của đề 

tài đạt loại giỏi.    

+ Ngày 26 tháng 02 năm 2004 Hội đồng 

nghiệm thu của tổng cục Thống kê đã tổ 

chức nghiệm thu chính thức đề tài cấp Tổng 

cục “Nghiên cứu xây dựng đề án đổi mới 


